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Tóm tắt
Do sự tăng dân số và phát triển kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam, nhu cầu về các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cao. Do đó, đòi hỏi tất yếu cho việc phát triển bền vững trong thế kỷ XXI là phải có quy hoạch sử dụng đất một cách hợp lý. Muốn gìn giữ được toàn bộ tính đa dạng của các sinh cảnh tự nhiên, các quần xã và các loài của quốc gia, các nhà hoạch định chính sách các cấp, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ phải có nguồn thông tin chính xác và cập nhật về tầm quan trọng bảo tồn của các vùng trong cả nước. Điều quan trọng là các thông tin như vậy phải được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí rõ ràng, có định hướng và được chấp nhận trên toàn cầu.

Cuốn sách hướng dẫn này được xây dựng với mục tiêu góp phần vào công tác quy hoạch bảo tồn ở Việt Nam cho thế kỷ thứ XXI. Sách hướng dẫn sử dụng các loài chim làm chỉ thị để đưa ra các chỉ số nhằm xác định một tập hợp các vùng có tầm quan trọng quốc tế cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học được gọi là Vùng Chim Quan trọng (VCQT). Các VCQT không chỉ quan trọng đối với các loài chim mà còn là nơi sinh sống của hàng loạt các loài động thực vật quan trọng khác. Hơn thế nữa, nhiều VCQT còn có ý nghĩa đối với sức khỏe và kinh tế của các cộng đồng thông qua bảo vệ nguồn nước, kiểm soát lũ lụt và là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

Chương trình các VCQT toàn cầu do BirdLife International điều phối được khởi xướng từ châu Âu năm 1985. Chương trình các VCQT đã được chứng minh là một cách tiếp cận rất hiệu quả và linh động trong việc xác định, thúc đẩy và tổ chức các hoạt động ở các vùng ưu tiên đối với các loài chim và tính đa dạng sinh học ở cấp vùng, quốc gia và địa phương. Dựa trên những công việc đã làm từ trước đến nay, chương trình dự tính sẽ xác định được khoảng 14.000 VCQT trên toàn thế giới. ở Việt Nam, Chương trình các VCQT do Văn phòng BirdLife International tại Đông Dương điều phối với sự hợp tác của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật và nguồn hỗ trợ tài chính từ Danida.

Có tổng số 63 VCQT đã được xác định tại Việt Nam với tổng diện tích là 1.689.866 ha, tương đương 5% diện tích tự nhiên của cả nước. Các VCQT ở Việt Nam có diện tích từ 2 đến hơn 100.000 ha mỗi vùng và diện tích trung bình là 26.823 ha. Các VCQT được xác định ở 37 trong số 61 tỉnh thành của Việt Nam. Bốn tỉnh có số VCQT nhiều nhất là Đăk Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Bình chiếm đến 19 VCQT. Do vậy, theo kết quả phân tích của chương trình này, các tỉnh trên cũng nên được chọn là vùng ưu tiên cho các hoạt động bảo tồn.
Bốn mốt VCQT có hệ sinh thái rừng trên cạn. Tất cả các kiểu sinh cảnh rừng chính ở Việt Nam đều được đại diện đầy đủ trong các VCQT này bao gồm rừng thường xanh đất thấp, rừng thường xanh trên núi, rừng bán thường xanh, rừng rụng lá, rừng trên núi đá vôi và rừng lá kim. Ngoài ra, các VCQT này còn có mẫu chuẩn cho kiểu rừng ven sông ít bị tác động nhất ở Việt Nam như dọc sông Kôn ở VCQT Kon Cha Răng và dọc sông Srêpôk ở VCQT Yôk Đôn. Tám VCQT có các mẫu của hệ sinh thái nước ngọt như trảng cỏ ngập nước theo mùa, đầm nước ngọt và rừng tràm. Các hệ sinh thái ven biển cũng có đại diện ở 14 VCQT và có các sinh cảnh tự nhiên bao gồm bãi bùn và bãi cát gian triều, rừng ngập mặn và trảng cỏ biển.

Một khiếm khuyết chính trong mạng lưới các VCQT liên quan đến vấn đề sinh cảnh là không xác định được một VCQT nào có hệ sinh thái biển. Tuy có thể sẽ có một số VCQT được xác định trên cơ sở tập trung một số lượng cá thể lớn của các loài chim biển, đặc biệt là tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng không có vẻ mạng lưới các VCQT của Việt Nam sẽ có đủ đại diện cho toàn bộ tính đa dạng sinh học biển của cả nước do các vùng quan trọng đối với đa dạng sinh học biển không tương đồng với các vùng quan trọng đối với đa dạng chim. Mặt khác, sự thiếu đại diện này phần nào còn thể hiện việc có quá ít các nghiên cứu được tiến hành ở các vùng biển của Việt Nam.

Trong số 72 loài bị đe dọa, gần bị đe dọa và chưa đủ số liệu để phân hạng đe dọa ở mức độ toàn cầu có phân bố tại Việt Nam, 51 loài (71% tổng số), đã được khẳng định thường xuyên có phân bố với số lượng đáng kể ở ít nhất một VCQT. Còn lại trong 21 loài không khẳng định có phân bố thường xuyên ở bất cứ VCQT nào có nhiều loài đã không còn tồn tại ở Việt Nam ngoại trừ các loài vãng lai, bay qua trên đường di cư hay trú đông nhưng hiếm gặp. Các loài này không được ghi nhận với số lượng đáng kể ở bất cứ vùng nào trong cả nước.

Trong số 23 loài chim có vùng phân bố hẹp được xác định ở Việt Nam, 22 loài (96%) được khẳng định thường xuyên phân bố với số lượng đáng kể ở ít nhất một VCQT. Loài còn lại là Nuốc đuôi hồng Harpactes wardi trước đây đã từng phân bố ở VCQT Fan Si Pan, và hiện nay có lẽ vẫn còn tồn tại ở một vài khu vực nào đó trong dãy Hoàng Liên Sơn. Tương tự, trong số 212 loài chỉ phân bố giới hạn trong một vùng địa sinh học đã được ghi nhận ở Việt Nam, 201 loài (95%) được khẳng định thường xuyên phân bố với số lượng đáng kể ở ít nhất một VCQT.

Có tổng số 18 VCQT thường xuyên có hơn 1% số lượng quần thể địa lý châu á của một hoặc vài loài chim nước sống tập đoàn. Trong các VCQT này, 13 vùng đáp ứng các tiêu chí để công nhận là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Khu Ramsar). Tuy nhiên, đến nay trong số đó mới có một VCQT là Xuân Thủy đã được công nhận là khu Ramsar, và một số khu khác cũng đã được đề xuất trong đó có các VCQT Tràm Chim và Thái Thụy.

Hệ thống các VCQT không chỉ quan trọng đối với việc bảo tồn các loài chim mà còn với nhiều nhóm phân loại khác. Ví dụ, 85% số taxon linh trưởng đang bị đe dọa, gần bị đe dọa hay chưa đủ dữ liệu phân hạng đe dọa ở cấp độ toàn cầu của Việt Nam được khẳng định có phân bố ở ít nhất một VCQT. Tương tự, phần lớn các taxon rùa, cá sấu, thú móng guốc, voi và thực vật hạt trần đang bị đe dọa, gần bị đe dọa hay chưa đủ dữ liệu phân hạng đe dọa ở cấp độ toàn cầu của Việt Nam được khẳng định có phân bố ở ít nhất một VCQT. Do vậy, việc bảo tồn mạng lưới các VCQT của Việt Nam cũng góp phần quan trọng trong việc bảo tồn nhiều nhóm phân loại khác ở Việt Nam.

Mạng lưới các VCQT rất phù hợp với kết quả xác đinh các ưu tiên bảo tồn ở mức quốc tế hay khu vực: toàn bộ các VCQT của Việt Nam nằm trong vùng Điểm nóng Indo-Burma do Tổ chức Conservation International xác định; 31 VCQT nằm trong các Vùng Chim Đặc hữu và Phân Vùng Chim Đặc hữu do BirdLife International xác định; và 34 VCQT nằm trong các cảnh quan ưu tiên của Phức hệ vùng sinh thái rừng hạ lưu sông Mê Kông do WWF xác định.

Danh sách các VCQT trong trình bày trong sách hướng dẫn này chưa thực sự đầy đủ. Còn rất nhiều vùng ở Việt Nam mới có rất ít hoặc không có điều tra điểu học nào trong thời gian gần đây, đáng chú ý nhất là nhiều khu vực ở miền Bắc Việt Nam, vùng ven biển miền Trung Việt Nam, vùng biển và các đảo xa bờ. Các vùng này cần được coi là ưu tiên cho các điều tra về điểu học nói riêng và đa dạng sinh học nói chung trong tương lai.

Mối đe dọa phổ biến nhất đối với tính đa dạng sinh học trong mạng lưới các VCQT của Việt Nam là:

· Săn bắn, được xác định tại 56 VCQT (89% trên tổng số);

· Khai thác gỗ/củi, được xác định ở 45 VCQT (71%);

· Thâm canh và mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp đe dọa 42 VCQT (67%);

· Phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng đê kè, đập nước được xác định tại 27 VCQT (43%).

Đối với các VCQT là đất ngập nước, ngoài mối đe dọa do săn bắn và thâm canh nông nghiệp, mối đe dọa phổ biến nhất là trồng rừng ngập mặn tại các bãi bùn gian triều, phát triển nuôi trồng thủy sản không bền vững và gây nhiễu loạn đối với các loài chim.

Hai tám VCQT ở Việt Nam, tương đương 44% tổng số có một phần hay toàn bộ nằm trong các khu bảo vệ đã được chính phủ ra quyết định thành lập, 18 vùng trong số còn lại có một phần hay toàn bộ nằm trong các khu đang được đề xuất bảo vệ. Về mặt diện tích, 850.784 ha hay 51% mạng lưới các VCQT nằm trong các khu bảo vệ đã được quyết định, và ngoài ra 465.670 ha hay 28% nằm trong các khu đề xuất bảo vệ.

Tuy nhiên, vẫn còn một phần đáng kể của mạng lưới các VCQT chưa được đưa vào các khu bảo vệ. Đối với nhiều vùng trong số đó, có thể áp dụng các biện pháp quản lý bảo tồn đa dạng sinh học khác sẽ phù hợp hơn so với việc thành lập khu bảo vệ. Ví dụ như, quản lý rừng bền vững ở các vùng rừng sản xuất hay tiến hành các hoạt động bảo tồn trên cơ sở cộng đồng như mô hình Nhóm Hỗ trợ VCQT.

Không kể các khảo sát về đa dạng sinh học và xây dựng nghiên cứu khả thi, tính đến nay đã có các hoạt động bảo tồn thực tế được tiến hành tại 41 VCQT (65%) của Việt Nam. Trong số 22 VCQT còn lại, một số đang được quản lý bởi các ban quản lý rừng phòng hộ như các VCQT Bãi Bồi và Bình Phước, một số khác được quản lý bởi các lâm trường như các VCQT Trường Sơn, Ya Lôp hay Kon Plông. Tuy việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở các VCQT này cũng được kiểm soát ở mức độ nào đó, nhưng các mục tiêu quản lý ở đây đôi khi không phù hợp với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Sách hướng dẫn cũng đưa ra các kiến nghị bảo tồn cho từng VCQT: 

· Kiểm soát săn bắn được đưa ra với 37 VCQT; 

· Thực hiện các hoạt động nhận thức môi trường được kiến nghị với 27 VCQT; 

· Tăng cường thực thi pháp luật và các quy chế của khu bảo vệ được đề xuất với 25 vùng;

· Tiến hành nghiên cứu thêm trong đó có xây dựng chương trình giám sát sinh thái được đề xuất với 22 VCQT.

Tại các VCQT là đất ngập nước, hai kiến nghị khác được bổ sung là kiểm soát việc mở rộng và tăng cường thâm canh nuôi trồng thủy sản và ngăn chặn việc trồng thêm rừng ngập mặn và rừng tràm trên các sinh cảnh tự nhiên. Cuối cùng cần tiến hành Đánh giá Tác động Môi trường đề xuất đối với 12 VCQT thể hiện mối đe dọa nghiêm trọng gây ra bởi việc phát triển cơ sở hạ tầng ở một số lớn các VCQT.

Việc bảo tồn một cách tối ưu mạng lưới các VCQT ở Việt Nam cần có những nỗ lực tổng hợp của các cơ quan chính phủ, chính quyền các cấp và các cộng đồng địa phương với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ. Việc mở rộng và tăng cường hiệu quả hoạt động của các khu bảo vệ sẽ góp một phần bảo tồn mạng lưới các VCQT. Tuy nhiên, rất cần phải có thêm nhiều các hoạt động bổ sung, trong đó có việc tạo dựng sự ủng hộ của các bên liên quan đối với việc bảo tồn các VCQT, làm cho các mục tiêu bảo tồn được thống nhất trong các hình thức sử dụng đất, như với rừng phòng hộ và rừng sản xuất, và xây dựng các tiếp cận mới về bảo tồn trên cơ sở cộng đồng. Điều quan trọng nhất là các mục tiêu bảo tồn mạng lưới VCQT cần phải được lồng ghép trong các hoạt động kinh tế khác như nông nghiệp, thủy sản hay phát triển cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng của các kế hoạch phát triển có thể đe dọa phá vỡ các nỗ lực bảo tồn ở nhiều vùng.
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